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Báo cáo sơ kết học kỳ 1
 Năm học 2014 - 2015
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, trong học kỳ I vừa qua trường tiểu học Bình Xuyên đã phấn đấu tích cực đạt được nhiều kết quả cụ thể đáng kể trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời còn một số hạn chế thiếu sót. Để phát huy thành tích, khắc phục các điểm yếu, căn cứ vào hướng dẫn sơ kết học kỳ I của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang, nhà trường kiểm điểm, báo cáo kết quả kỳ I năm học 2014 - 2015 trên các nội dung như sau:

I. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật trong giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với việc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua của ngành: Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…

- Cụ thể hoá các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật thành các yêu cầu, các việc làm cụ thể, thiết thực trong nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học, từng đợt thi đua..

- Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt ở trong trường và phối kết hợp với gia đình và xã hội cùng quản lý giáo dục tư tưởng đạo đức pháp luật.

- Kết quả: Trong học kỳ I không có hiện tượng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm nội quy, pháp luật, 100% CBGV chấp hành đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% học sinh chấp hành đúng nội quy của nhà trường. 

II. Mạng lưới trường, lớp, quy mô học sinh, Phổ cập giáo dục:

- Số lớp: 24 lớp; số học sinh: 756 em; tăng 73 em so với năm học 2013 - 2014.

Bình quân số HS/lớp là 31,5; Lớp ít nhất có 29 HS (4B); 2 lớp nhiều nhất có 36 HS ( 2A, 2B).
	TT
	Khối
	Số lớp
	SỐ HS
	HS KT học 

Hoà nhập
	Tăng, giảm so 

cùng kỳ

	1
	1
	6
	185
	3
	Tăng 16 em

	2
	2
	5
	168
	5
	Tăng 40

	3
	3
	4
	125
	
	Giảm 24 em

	4
	4
	5
	149
	1
	Tăng 18 em

	5
	5
	4
	131
	2
	Tăng 23 em

	Cộng
	
	24
	758
	11
	Tăng 73 em


- Thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi theo Thông tư 36 ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo đảm bảo các điều kiện tốt hơn, hoàn thành PCGDTHĐĐT năm 2014 đạt mức độ 2:

+ Huy động và duy trì trẻ trong độ tuổi phải phổ cập đạt 100%;

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường có 43 người, đạt chuẩn 100%, trong đó số giáo viên giảng dạy có 38 người đạt tỉ lệ 1,58 giáo viên/ lớp, có cơ cấu hợp lý, đạt trên chuẩn 100%.

+ Cơ sở vật chất khá đầy đủ để phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục toàn diện khác. Giữ vững khuôn viên, cảnh quan Xanh- Sạch- Đẹp.

+ Bước đầu đã tổ chức điều tra, thực hiện thống kê kết quả phổ cập theo phần mềm quản lý phổ cập chung đạt yêu cầu khá tốt.
III. Chất lượng giáo dục toàn diện:

1. Tiếp tục thực hiện đúng hướng dẫn giảm tải chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn địa phương.

- Các tổ, khối yêu cầu các giáo viên chủ động lên chương trình dạy học theo sát hướng dẫn điều chỉnh của Bộ, phù hợp thực tiễn giáo dục địa phương, sát đối tượng học sinh từng lớp.

- Lãnh đạo trường ký duyệt chương trình dạy học từng tháng.

2. Đổi  mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Thực hiện Thông tư 30 của Bộ về đánh giá xếp loại Học sinh tiểu học  không chấm điểm đối với kiểm tra thường xuyên mà thực hiện ghi nhận xét một cách nghiêm túc.
- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy hoc theo hướng phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh, đảm bảo tiết học nhẹ nhàng, tự nhiên, đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, đạt hiệu quả thiết thực.

3. Thực hiện tích hợp lồng ghép các nội dung giáo dục ( giáo dục kỹ năng sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục pháp luật, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS…)

4. Thực hiện TT 39/TT-BGD&ĐT quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật , thực hiện đúng kế hoạch giáo dục hoà nhập cho 10 em khuyết tật học hoà nhập; 
Chỉ đạo phân loại đối tượng học sinh về chất lượng, đồng thời lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn. Từ đó các giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch giảng dạy và giáo dục phù hợp, quan tâm thiết thực đến những học sinh khó khăn.

5. Chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày; việc tổ chức ăn bán trú, tỉ lệ bán trú.

- Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày, đa dạng hoá việc dạy học buổi 2. Nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học 2 môn tự chọn là tiếng Anh và Tin, tiếng Anh khối 3,4,5 học 2 tiết/ tuần; khối 1 có 6 lớp 182 em, khối 2 có 2 lớp 72 HS học chương trình Victoria; Tin học dạy theo nhóm ở khối lớp 3, và dạy theo lớp ở khối 4,5 . Tiếp tục duy trì dạy bồi dưỡng năng khiếu các nội dung: Bóng đá ở khối 3, dạy bơi cho khối 4,5 vào các tháng 9,10/2014.

- Chất lượng các môn học tự chọn và các nội dung bồi dưỡng ổn định thể hiện ở thành tích tham dự thi bóng đá học sinh tiểu học trong hè 2014 và trong học kỳ I đã đạt giải nhất huyện, nhiều học sinh khối 5 đã biết bơi qua đợt học đầu năm..
	
	TSHS

học
	HT
	CHT
	
	Ghi chú



	
	
	sl
	%
	sl
	%
	
	
	

	Tin học
	319
	319
	100%
	0
	
	
	
	

	Bóng đá
	20
	20
	100%
	0
	
	
	
	

	Bơi
	279
	151
	54%
	128
	46%
	
	
	

	T

A
	Victoria
	254
	254
	100%
	
	
	
	
	

	
	L3,4,5
	402
	399
	99,3%
	2
	0,7
	
	
	


- Thực hiện kế hoạch tổ chức bán trú, tiếp tục duy trì. ở năm học này có 40 em ăn nghỉ bán trú đạt tỉ lệ 5,3% giảm 6% so với năm học trước. Việc ăn, nghỉ của học sinh đảm bảo tốt.

6. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu được tất cả các lớp, khối, tổ chuyên môn và nhà trường tiếp tục coi trọng. Nhà trường và mỗi giáo viên đều có kế hoạch cụ thể về công tác này. 

Trong bồi dưỡng học sinh giỏi đã coi trọng bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá và học sinh có năng khiếu ở các môn học, các hoạt động khác. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi chủ yếu do các giáo viên bồi dưỡng nâng cao qua các tiết dạy hàng ngày, nhất là ở buổi dạy thứ 2. 
Việc phụ đạo học sinh yếu là trách nhiệm của GVCN, giáo viên dạy các bộ môn. Sau khảo sát phân loại chất lượng đầu năm, các giáo viên tìm hiểu nguyên nhân, lập kế hoạch dạy học, áp dụng các biện pháp khắc phục. Nhà trường có hỗ trợ thêm kinh phí phụ đạo theo khối cùng các buổi dạy bồi dưỡng năng khiếu.
7. Kết quả chất lượng Học kỳ I:
- 100% học sinh được đánh giá đạt các yêu cầu hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất. 

- Kết quả kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I ( 2 môn Toán và Tiếng Việt):
Môn Toán:

	Khối
	Số lớp
	Số

HS
	Hoàn thành yêu cầu kiến thức kỹ năng

 

	
	
	
	Đạt điểm

5 - 6
	Đạt điểm 7 - 8
	Đạt điểm

9 - 10
	Cộng

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	182
	10
	5,4
	73
	40,1
	95
	52,2
	178
	97,8

	2
	5
	163
	8
	4,9
	24
	14,7
	130
	79,8
	162
	99,4

	3
	4
	125
	17
	13,6
	46
	36,8
	62
	49,6
	125
	100

	4
	5
	148
	16
	10,8
	49
	33,1
	79
	53,4
	144
	97,3

	5
	4
	129
	13
	10,1
	42
	32,6
	72
	57,1
	127
	98,4

	Cộng
	24
	747
	64
	8,6
	234
	31,3
	438
	58,6
	736
	98,5


Môn Tiếng Việt:

	Khối
	Số lớp
	Số

HS
	Hoàn thành yêu cầu kiến thức kỹ năng

  

	
	
	
	Đạt điểm

5 - 6
	Đạt điểm 7 - 8
	Đạt điểm

9 - 10
	Cộng

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	182
	17
	9,3
	89
	48,9
	72
	39,6
	178
	97,8

	2
	5
	163
	20
	12,3
	84
	51,5
	58
	35,6
	162
	99,4

	3
	4
	125
	27
	21,6
	76
	60,8
	22
	17,6
	125
	100

	4
	5
	148
	13
	8,8
	84
	56,8
	51
	34,4
	148
	100

	5
	4
	129
	8
	6,2
	68
	52,7
	53
	41,1
	129
	100

	Cộng
	24
	747
	85
	11,6
	401
	53,6
	256
	34,1
	742
	99,3


IV/ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ:

1. Quy mô, số lượng và trình độ đào tạo.

- Định mức giáo viên/ học sinh: 38 giáo viên/758 học sinh = 20 HS/1 GV

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 43 người

Trong đó số cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trình độ trên chuẩn đạt 100%.

- Năng lực công tác.

	TS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	42
	17
	39,5%
	20
	46,5%
	5
	14%
	0
	0


2. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ

- Tổ chức học tập bồi dưỡng hè, triển khai bồi dưỡng chuyên đề trong năm học. Tham gia đầy đủ các lớp BD chuyên đề của tỉnh, huyện mở trong học kỳ I.

- Yêu cầu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư 32 và quy chế bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD & ĐT. Tất cả CBGV đều có sổ học tập BDTX.

- Tổ chức Hội giảng đợt I kết hợp Thi giáo viên giỏi trường 1 tiết. Kết quả có 24 tiết giỏi, 8 tiết khá.

V.  Đổi mới quản lý giáo dục:

1.Thực hiện “3 công khai”

Thường xuyên thực hiện tốt quy chế 3 công khai về chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai về thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2009 / TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Trong học kỳ, không có khiếu kiện.

2. ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Nhà trường đã nối mạng và thường xuyên cập nhật thông tin, nhận và chuyển báo cáo kịp thời, chính xác.

Có 100% số CBGVNV đã thường xuyên truy cập mạng, vào trang web của trường, cập nhật kết quả đánh giá kịp thời đúng tiến độ và tải nhận văn bản chỉ đạo của trường, tìm kiếm thông tin, phục vụ đổi mới nội dung và phương pháp hình thức dạy học.

3. Công tác kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo các văn bản và hướng dẫn tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra của ngành.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ đúng hướng dẫn chặt chẽ, nghiêm túc.
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã xây dựng kế hoạch song tổ chức thực hiện còn chậm.

4. Công tác văn hoá, thư viện thiết bị, thể chất, y tế trường học.

- Xây dựng văn hoá trường học trên cơ sở xây dựng tốt các mối quan hệ ứng xử và các hành vi ứng xử có văn hoá trong trường. Cụ thể là các mối quan hệ: Thày - Trò; Thày - Thày; Trò - Trò; CBQL - GVNV; Giáo viên - CMHS;...Các hành vi ứng xử của Giáo viên với học sinh; của học sinh lớp trên với học sinh lớp dưới; của học sinh nam với học sinh nữ...
- Duy trì các hoạt động thư viện thiết bị đảm bảo phục vụ kịp thời, có chất lượng cho việc nâng cao hiệu quả dạy học, quản lý. 
- Giáo dục thể chất, y tế được chú trọng với việc tăng cường đầu tư xây dựng tu sửa các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT, vệ sinh môi trường, khám sức khoẻ định kỳ, tiêm phòng.. vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%, tham gia BHTT đạt trên 80%.
- Trong học kỳ I đã kết hợp với ngành y tế tổ chức tiêm phòng Sởi- Rubella cho 100% học sinh, đảm bảo an toàn.
5. Công tác thi đua

- Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”: 100% CBGV đều tự nguyện đăng ký thi đua và viết, áp dụng SKKN; đăng ký chấp hành đúng đường lối chính sách, pháp luật, quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động; Ký cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo theo chỉ tiêu và cam kết không dạy thêm, học thêm.
- Thực hiện Chỉ thị số 33 /2006/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục  thông qua cuộc vận động “hai không” của ngành.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Duy trì việc các chi hội Cha mẹ HS lớp  cùng GVCN và học sinh trang trí lớp học theo mô hình trường TH mới VNEN.

- Triển khai kế hoạch đẩy mạnh  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 1359A KH-SGD ĐT ngày 28/11/2011 của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng và chống nói ngọng theo công văn hướng dẫn số 970/ SGD-ĐT-VP ngày 05/9/2011  của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Nhiều CBGV tự giác có kế hoạch rèn luyện, đ· có nhiều tiến bộ.
- Tích cực tham gia cuộc thi Tổng phụ trách Đội giỏi; TPT của trường đã đạt giải Ba trong cuộc thi này vào giữa tháng 12/2014.
VI.  Xã hội hoá giáo dục:

- Thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

 Đã cố gắng tăng cường tham mưu xã hội hoá giáo dục. Các ban ngành đoàn thể xã, chính quyền các khu dân cư, các dòng họ đã có sự quan tâm chăm lo đến việc học của con em. 
- Việc phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh.

Công tác này thường xuyên đã được thực hiện quán triệt tốt, đã tạo được sự đồng thuận, phối kết hợp chặt chẽ quản lý giáo dục đạo đức học sinh, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện, hành vi sai trái về đạo đức của học sinh.

- Công tác khuyến học.

  Nhà trường và các cơ sở địa phương, các dòng họ trong xã đều có huy động xây dựng quỹ khuyến học. Hàng năm đã tổ chức các lễ trao thưởng cho học sinh. Do vậy, phong trào khuyến học trong xã được duy trì phát triển khá tốt.

VII. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị dạy học:

- Sau khi trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trường lớp. 
- Các phương tiện thiết bị phòng học như bàn ghế học sinh, giáo viên, bảng lớp, hệ thống các bảng biểu, máy vi tính… tiếp tục được tu sửa; mua sắm bổ sung thay thế đảm bảo nhu cầu cơ bản phục vụ cho dạy học.

- Công tác bảo vệ cơ sở vật chất trang thiết bị trường học thực hiện tốt, không để xảy ra hư hỏng mất mát do thiếu trách nhiệm.
VIII.  Xây dựng và thực hiện các đề án phát triển giáo dục:

- Phổ cập giáo dục bơi.

  Nhà trường có bể bơi 7 x 25m hoàn thành và đưa vào sử dụng từ học kỳ II năm học 2010-2011. Trong 4 năm học lại đây đã dạy học bơi, phổ cập bơi cho gần 500 em học sinh lớp 5 sau khi hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi. Trong tháng 9, 10/2014 đ· tổ chức dạy được 1 số buổi cho HS khối 4,5. Tuy nhiên việc dạy học bơi còng gặp nhiều khó khăn do việc bơm thay nước mất nhiều công và tốn kém.

- Xây dựng trường giữ vững chuẩn Quốc gia Mức độ 2 và có cơ sở vật chất hiện đại, có chất lượng cao. 

IX. Đánh giá chung:

- Kết quả đạt được

+ Thực hiện tốt kế hoạch huy động và duy trì số lượng đạt 100%. Đảm bảo nề nếp, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an toàn vui chơi. Năm 2014 tiếp tục hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ II.

+ Duy trì tốt hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác để đảm bảo chất lượng toàn diện theo nhiệm vụ chỉ tiêu năm học.

+ Duy trì tổ chức bán trú, đầu tư mua sắm phương tiện nhà bếp, nhà ăn, nghỉ; có phương hướng mở rộng quy mô trong các năm học sau.

- Hạn chế, yếu kém

+ Còn thiếu thiết bị dạy học, quản lý hiện đại; Việc xây dựng thư viện tiên tiến chưa được tập trung đầu tư tích cực về mọi mặt, chưa thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả đạt được.
+ Kỷ cương nền nếp dạy học hoạt động chưa được thường xuyên chấp hành nghiêm, tuân thủ tự giác có chất lượng cao. Tác phong lề lối làm việc chưa đổi mới căn bản, đáp ứng yêu cầu cơ bản đổi mới toàn diện.

+ Việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng lao động, chất lượng đào tạo sao cho đúng yêu cầu và đúng thực chất chưa thường xuyên chặt chẽ, đúng sát, ổn định có độ tin cậy cao. Chất lượng đại trà 2 môn toán và tiếng Việt chưa ổn định, chưa đạt chỉ tiêu về điểm trên TB và điểm giỏi ở một vài lớp.
+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ đạt kết quả chưa cao, chưa rõ nét, chưa có nhiều sự xuất hiện của các nhân tố mới.

+ Huy động các nguồn lực tài chính hỗ trợ trường còn hạn chế, còn tình trạng huy động đóng góp cào bằng, đạt kết quả và hiệu quả thấp.

+ Công tác quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ còn nhiều yếu kém, bất cập.

- Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

+ Nhà trường đã quán triệt đầy đủ, đúng tinh thần nhiệm vụ năm học; xây dựng kế hoạch năm học cụ thể phù hợp với đặc điểm của nhà trường và địa phương.
+ Luôn làm tốt công tác tư tưởng, động viên đội ngũ, cộng đồng trách nhiệm và đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau.

+ Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương.
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- Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, ổn định bộ máy lãnh đạo và đội ngũ CBGVNV nhà trường; đẩy mạnh thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
- Điều chỉnh sắp xếp phân công chuyên môn nhằm hợp lý hoá một số bất cập, khắc phục hạn chế về chất lượng 2 môn văn hóa cơ bản.
- Tập trung chỉ đạo xây dựng Thư viện tiên tiến, đề nghị huyện kiểm tra trong tháng 3/2015 và tỉnh kiểm tra vào cuối năm học. 
- Tăng cường tổ chức các chuyên đề dạy học sinh lớp 4,5 tiếp cận với phương pháp học tập ở lớp 6 THCS: tự ghi, viết nhanh…tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tiếp tục đổi mới Tổ chức coi, chấm kiểm tra định kỳ theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo: nghiêm túc, khoa học hơn ở tất cả các khâu: Ra đề, coi, chấm… lưu giữ tất cả các bài kiểm tra định kỳ của từng cá nhân học sinh trong cả cấp học.

- Chuẩn bị tốt cho giáo viên tham gia thi GVDG cấp huyện.

- Tổ chức dạy học bơi cho HS khối 4,5 từ tháng 4-2015.

Phụ lục báo cáo

( Kèm theo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014- 2015)

I.  Chất lượng giáo dục, đào tạo; kết quả phổ cập giáo dục

1.  Chất lượng giáo dục đào tạo:

	Khối
	Số

Lớp
	SỐ HS
	Toán
	Tiếng Việt
	Khoa học
	LS&§L

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	182
	178
	97,8
	178
	97,8
	
	
	
	

	2
	5
	163
	162
	99,4
	162
	99,4
	
	
	
	

	3
	4
	125
	125
	100
	125
	100
	
	
	
	

	4
	5
	148
	144
	97,3
	148
	100
	148
	100
	147
	99,3

	5
	4
	129
	127
	98,4
	129
	100
	129
	100
	129
	100

	Cộng
	24
	747
	736
	98,5
	742
	99,3
	277
	100
	276
	99,7


2.  Kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

    Hoàn thành phổ cập GDTH đúng độ tuổi đạt Mức độ II.

II. Tình hình hoc sinh bỏ hoc:

    Không có học sinh bỏ học

III.  Tình hình học sinh tai nạn thương tích:

    Không có học sinh bị tai nạn thương tích nghiêm trọng.

IV.  Tình hình học sinh vi phạm kỷ luật, đạo đức:

    Không có học sinh vi phạm kỷ luật đạo đức phải xử lý kỷ luật.

V.  Tổ chức các câu lạc bộ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích cho học sinh.

	Số câu lac bộ
	Tên câu lạc bộ
	Ghi chú

	1
	Bơi
	279 HS

	2
	Bóng đá
	20 HS

	3
	Tin học
	319 HS


VI.  Nước uống cho hoc sinh

	Tự đun
	Mua nước
	Ghi chú

	
	Có giấy phép KD
	Không có giấy phép KD
	

	
	X
	
	


VII.  Diện tích khuôn viên nhà trường theo tiêu chuẩn Quốc gia:

	Diện tích
	Khuôn viên,

tường rào
	Cây xanh

	Tổng
	Diện tích thiếu
	Có
	Không
	Tổng số cây xanh
	Cây trồng mới

	11 280m2
	
	X
	
	900
	200


VIII.  Công trình vệ sinh

	Tổng số công trình vệ sinh
	Số công trình vệ sinh xây mới
	Số công trình vệ sinh hợp vệ sinh
	Ghi chú

	4
	1
	4
	


IX.  Phòng học, phòng bộ môn

	Bàn ghế đủ

phù hợp độ tuổi HS

(Có /không)
	Phòng học
	Phòng b/m
	Thư viện

	
	T số
	Phòng học tạm
	Phòng học kiên cố
	
	T số
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm

	có
	24
	
	24
	
	1
	1
	


X.  Di tích lịch sử nhận chăm sóc: Nghĩa trang liệt sỹ của xã.

XI.  Tình hình cán bộ giáo viên

	Cán bộ quản lý
	Giáo viên
	Cán bộ y tế

	TS
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Tổng số
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Tổng số
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn

	2
	
	2
	38
	
	38
	1
	1
	


a. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã dự tập huấn về đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh ( tính từ tháng 5/2014 đến nay)

- 2/2 số CBQL.

- 38/38 Giáo viên,

b. Tổng số giáo viên đã dự tập huấn về đổi mới PPDH, đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS ( tính từ tháng 5/2014 đến nay)

38/38 giáo viên

c. Số giáo viên đạt giáo viên giỏi từ cấp huyện trở lên (năm học 2013-2014): 8/38
d. Số giáo viên đăng ký phấn đấu GVG từ cấp huyện trở lên ( năm học 2014-2015: 6/ 38
e. Số học sinh đạt HSG năm học 2013-2014:

280/682 em đạt 41%

f. Số HS HT các yêu cầu KTKN môn Toán & Tviệt  Kỳ I năm học 14-15:

          736 /747 em đạt  98,5 %; 

              Số HS được khen thưởng HK1 là: 521/758 =  69%
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